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chỉ góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, giảm chi phí, phân bổ nguồn lực hiệu 
quả, mà còn làm gia tăng phúc lợi xã hội cho toàn bộ 
nền kinh tế cả nước, cũng như kinh tế của địa phương.

Trong bối cảnh đó, tác giả thực hiện nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục tư cách pháp 
nhân sau chuyển đổi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại tỉnh Trà Vinh. 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết
Để nghiên cứu về hành vi của doanh nghiệp sau 

chuyển đổi, tác giả vận dụng lý thuyết hành vi dự định 
(TPB - Theory of planned behavior) là mô hình do Ajzen 
(1985) phát triển từ nền tảng của lý thuyết về sự lựa chọn 
hành động hợp lý (TRA - Theory of reasoned action). Ý 

GIỚI THIỆU

Hiện nay, đang có một thực trạng 
là một số hộ kinh doanh sau chuyển 
đổi lên doanh nghiệp một thời gian lại 
quyết định chuyển sang hình thức hộ 
kinh doanh, với nhiều lý do, như: không 
thích ứng với yêu cầu áp dụng công 
nghệ vào quản lý; phát sinh nhiều hơn 
các khoản chi phí quản lý; sức ép tuân 
thủ các quy định về kế toán và thuế. Vì 
thế, để quá trình chuyển đổi của các hộ 
kinh doanh lên doanh nghiệp được bền 
vững, thì phải có những giải pháp giúp 
các doanh nghiệp sau chuyển đổi tiếp 
tục giữ tư cách pháp nhân, chứ không 
phải lại quay về hình thức hộ kinh 
doanh. Việc này rất cần thiết, nó không 

Các yếu tố ảnh hưởng đến 
quyết định tiếp tục tư cách pháp nhân 
sau chuyển đổi của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh
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tiếp tục tư cách pháp nhân sau chuyển 
đổi của các doanh nghiệp. Đa phần các 
nghiên cứu đều tiến hành xem xét và 
kiểm nghiệm một cách rời rạc những yếu 
tố, mà họ quan tâm và được cho là có ảnh 
hưởng nhiều đến việc một cá nhân có xu 
hướng trở thành doanh nhân nhiều hơn 
những người khác. 

Trên cơ sở lược khảo các nghiên cứu 
trước đó, tác giả đề xuất khung phân tích 
của nghiên cứu như Hình.

Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng kỹ thuật phân 

tích màng bao dữ liệu DEA (data 
envelopment Analysis) để ước lượng 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh: Hiệu quả 
kỹ thuật (TE); Hiệu quả phân phối nguồn 
lực (AE); Hiệu quả sử dụng chi phí (CE) 
của các doanh nghiệp sau chuyển đổi. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu áp dụng 
mô hình hồi quy đa biến Logit (Binary 
Logistic) để thực hiện phân tích, đánh 
giá nhận định của các doanh nghiệp sau 
khi đã chuyển đổi thành doanh nghiệp 
thành công về quyết định chuyển đổi 
của mình. Biến phụ thuộc Y được đo 
lường là 1 = Quyết định đăng ký thành 
lập doanh nghiệp là một quyết định sáng 
suốt và 0 = Quyết định đăng ký thành 
lập doanh nghiệp không phải là một 
quyết định đúng. Mô hình nghiên cứu có 
dạng hàm toán học như sau:

Y = f(TE, AE, CE, chinhthuc, thanhlap, 
nganh, laodong, diadiem, congnghe, 
gioitinh, hocvan, kinhnghiem, taisan, 
doanhthu, vonxahoi, thitruong, canhtranh, 
theche, thaido, chuanmuc, tuchu)

Tác giả gửi 170 phiếu khảo sát cho 
đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa sau chuyển đổi có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh từ tháng 6/2020 đến 
tháng 6/2021.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 
Kết quả kiểm định (Bảng 1) cho thấy, 

hệ số Cronbach’s Alpha ở tất cả các yếu 
tố của thang đo đều lớn hơn 0,8, do đó 
thang đo được đánh giá là đủ tin cậy để 
đưa vào nghiên cứu. 

Tiếp theo, tác giả sử dụng phân tích 
nhân tố khám phá (EFA) để rút gọn các 
biến quan sát của thang đo và loại bỏ 
biến quan sát. Kết quả kiểm định (Bảng 
1) cho thấy, hệ số KMO = 0,867 > 0,5 và 
< 1. Do đó, phân tích nhân tố là phù hợp. 
Kiểm định Bartlett xem xét giả thuyết H0 
độ tương quan giữa các biến quan sát = 0 

tưởng của TPB là khi một người có đủ cơ hội, nguồn lực 
và có ý định thực hiện hành vi, thì hành vi đó sẽ có khả 
năng được thực hiện thành công rất cao (Ajzen, 1991). 

Bên cạnh đó, hành vi của doanh nghiệp cũng chịu 
sự chi phối của động cơ lợi ích. Theo TPB, bất kỳ nhà 
sản xuất nào cũng quan tâm đến sản lượng mà họ có 
thể sản xuất được là bao nhiêu (bao hàm ý nghĩa là sản 
lượng sản xuất ra tiêu thụ được trên thị trường), làm 
sao chi phí là thấp nhất nhằm đạt được mục tiêu cuối 
cùng là lợi nhuận nhiều nhất. 

Mô hình nghiên cứu
Có nhiều nghiên cứu về quyết định chuyển lên 

doanh nghiệp của hộ kinh doanh. Thiam (2007) cho 
rằng, việc chuyển đổi từ không chính thức sang chính 
thức được kích hoạt thông qua các khuyến khích và 
cho phép cải cách môi trường, như: tiếp cận tín dụng, 
tạo thuận lợi thương mại, chính thức hóa các mối liên 
kết kinh doanh, làm cho chi phí chính thức hóa đáng 
giá. Hơn nữa, cả gánh nặng quy định và chất lượng 
pháp lý là những yếu tố quan trọng quyết định tính 
không chính thức (Tenev và cộng sự, 2003; Dabla - 
Norris và cộng sự, 2005, 2008). 

Các nhà nghiên cứu khác cho thấy, hình thức liên 
quan đến gánh nặng thuế và/hoặc chi phí tuân thủ 
các yêu cầu quy định (Marcouiller và Young, 1995; 
Cebula, 1997; Friedman và cộng sự, 2000; Azuma 
và Grosman, 2002; Straub, 2005); chi phí nhập cảnh 
(Auriol và Warlters, 2005); lao động (Friedman và 
cộng sự, 2000; Johnson và cộng sự, 1997; Botero và 
cộng sự, 2004) và phát triển tài chính (Straub, 2005). 
Ở Việt Nam, sự tương tác của Chính phủ với các hoạt 
động kinh doanh, mức thuế, môi trường kinh doanh và 
mức độ tiếp cận các nguồn lực ảnh hưởng đến việc 
chuyển đổi từ không chính thức sang chính thức (Tenev 
và cộng sự, 2003). Theo Cling và cộng sự (2012), quy 
mô, thu nhập và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp 
có mối tương quan tích cực và đáng kể với quyết định 
đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Trong giới hạn nguồn thông tin mà tác giả tiếp cận 
được, chưa tìm thấy một nghiên cứu nào về quyết định 

HÌNH: KHUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Tác giả đề xuất
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trong tổng thể cho kết quả giá trị Sig. < 
0,05 (0,000), nên các quan sát có tương 
quan với nhau trong tổng thể. Thêm vào 
đó, tổng phương sai trích đạt 68,8% > 
50%, cho thấy các yếu tố đưa vào phân 
tích trong mô hình đo lường thang đo là 
phù hợp. Như vậy, việc sử dụng các biến 
quan sát được rút trích từ các nhóm nhân 
tố là phù hợp. 

Để đo lường hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp sau chuyển đổi, phân tích 
DEA cho thấy, hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp là khá thấp 
(Bảng 2). Mức hiệu quả càng xa 1, chứng 
tỏ hiệu quả càng thấp.

Cuối cùng các yếu tố được đưa vào 
phân tích trong mô hình logistic nhằm xác 
định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 
đến quyết định tiếp tục tư cách pháp nhân 
sau chuyển đổi của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên 
cứu được thể hiện tại Bảng 3. Kết quả cột 
2 thể hiện kết quả thu được sau khi đã 
loại bỏ các yếu tố gây đa cộng tuyến và 
phương sai thay đổi ở mô hình hồi quy. 
Các yếu tố ảnh hưởng lên Quyết định 
thành lập doanh nghiệp của họ chủ yếu 
là các yếu tố về hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh và các yếu tố về thuộc về niềm tin, 
tính tự chủ của người đứng đầu.

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Kết luận
Thông qua khảo sát 170 doanh nghiệp 

nhỏ và vừa sau chuyển đổi có hoạt động 
sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh 
từ 6 tháng cuối năm 2020 đến nay, kết 
quả nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố 
ảnh hưởng đến Quyết định tiếp tục loại 
hình doanh nghiệp sau chuyển đổi của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh 
Trà Vinh, gồm: Các yếu tố về hiệu quả 
hoạt động doanh nghiệp là: Hiệu quả kỹ 
thuật; Hiệu quả phân bổ nguồn lực và 
Hiệu quả sử dụng chi phí; Các yếu tố về 
niềm tin, như: Khả năng tự chủ, Chuẩn 
mực và Thể chế.

Đề xuất một số giải pháp
Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề 

xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp 
quyết định tiếp tục tư cách pháp nhân sau 
chuyển đổi trong thời gian tới như sau:

Giải pháp truyền thông doanh nghiệp: 
Nhóm giải pháp này nhằm mục tiêu cụ 
thể hóa quan điểm về nhận thức của 
doanh nghiệp. Một số sáng kiến có thể 
được thực hiện, bao gồm: chương trình 

BẢNG 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA
Tên nhân tố Số quan sát Cronbach’s Alpha Kiểm định Bartlett’s Hệ số KMO
Thaido 5 0,910 0,000 0,871
Chuanmuc 5 0,931 0,000 0,921
Tuchu 5 0,863 0,000 0,831
Theche 5 0,845 0,000 0,840

BẢNG 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DEA VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SAU CHUYỂN ĐỔI

Danh sách biến Số quan 
sát

Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn

Nhỏ 
nhất

Lớn 
nhất

Hiệu quả kỹ thuật - TE 170 0,398 0,281 0,113 1
Hiệu quả phân phối nguồn lực - CE 170 0,254 0,157 0,100 1
Hiệu quả sử dụng chi phí - AE 170 0,648 0,552 0,552 1

BẢNG 3: KẾT QUẢ MÔ HÌNH LOGISTIC
Quyết định  (1)  (2)

chinhthuc 4,0482*
(2,338)

te 83,7868** 81,2865***
(34,367) (31,522)

ae 25,8378*** 27,1067***
(9,728) (9,435)

ce -111,1335*** -109,1272***
(42,243) (39,477)

thaido 0,4458 0,5351
(0,542) (0,499)

chuanmuc 0,3865 0,7635**
(0,391) (0,334)

tuchu 1,2347*** 1,1307**
(0,425) (0,546)

theche 1,8711*** 1,5791***
(0,625) (0,522)

thitruong1 -1,0662 -0,6054
(0,933) (0,818)

thitruong2 1,4789 0,5712
(1,134) (0,851)

vonxahoi1 2,2422 0,3754
(1,812) (1,168)

vonxahoi2 -3,2645** -1,7201
(1,374) (1,358)

gioitinh 1,5367 1,0360
(1,391) (1,190)

hocvan -0,1737 -0,4920
(0,796) (0,724)

kinhnghiem -0,1029 -0,0486
(0,077) (0,060)

taisan
voncsh
thanhlap -0,0060 0,0177

(0,073) (0,067)
canhtranh
congnghe 5,5661** 3,3591*

(2,649) (1,820)
Hệ số -25,7342*** -21,7679***

(9,315) (7,570)
Số quan sát 95 95
Pseudo R2 0,6315 0,6042
Wald chi2  36,110 32,300
Prob > chi2 0,007 0,014
AIC 86,058 87,624
BIC 298,036 299,024
F-test chi2(18) =   36,11

Prob > chi2 =    0,0068
chi2(17) =   32,30

Prob > chi2 =    0,0138
Ghi chú: *** p< 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10

Nguồn: Tính toán của tác giả
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những nhu cầu chính của doanh nghiệp, 
nhưng Chính phủ có thể xem xét đưa 
ra phương án “một khoản thuế/một lần 
trả”, trong đó tất cả các loại thuế và lệ 
phí (thuế doanh nghiệp, thuế môn bài, an 
sinh xã hội, tài sản thuế…) được loại bỏ 
và một khoản thanh toán duy nhất được 
thực hiện hàng năm.

Giải pháp về quản lý hành chính, 
thủ tục, pháp lý: Cần có một cổng thông 
tin cấp quốc gia một cửa sổ duy nhất với 
điều kiện tất cả đều có thể được tạo cho 
các chức năng pháp lý của kinh doanh về 
bản chất không lặp lại, như: đăng ký, xin 
quyền, giấy phép và thậm chí đóng cửa.

Giải pháp về vốn, tín dụng: Đối với 
các doanh nghiệp sau chuyển đổi, thì 
một khoản tiền ưu đãi nhỏ xem như một 
phần thưởng cho quyết định chuyển đổi 
của họ là một trong những “cú hích” 
khuyến khích các doanh nghiệp.

nâng cao nhận thức cộng đồng, thành lập các tổ hỗ trợ 
kinh doanh, tổ truyền thông doanh nghiệp, tổng đài hỗ 
trợ trực tuyến, hành động nhanh…  

Giải pháp đào tạo: Đối với các chủ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, các doanh nghiệp mới chuyển đổi là những 
doanh nghiệp cần sự hỗ trợ, quan tâm khá nhiều của 
chính quyền địa phương. Vấn đề về sự duy trì hoạt 
động trong hình thức doanh nghiệp sau khi chuyển đổi 
mới là vấn đề quyết định sự tồn vong và hiệu quả của 
chiến dịch thúc đẩy chính thức hóa của tỉnh Trà Vinh. 
Do đó, đây cũng là nhóm đối tượng cần được ưu đãi, hỗ 
trợ nhiều nhất. Đối với các doanh nghiệp mới chuyển 
đổi, họ thường phải đối mặt với nhiều vấn đề thay đổi 
mô hình kinh doanh, quản trị, kế toán, quản lý vốn… và 
họ cần được đào tạo để nắm rõ, cũng như quản lý các 
rủi ro đến từ các vấn đề này. 

Giải pháp về quản lý thuế, phí, quản lý tài sản và 
đất đai: Một trong những lý do chính mà doanh nghiệp 
gặp khó khăn sau chuyển đổi là gánh nặng về thuế, vì 
nhiều người trong số họ hoạt động với tỷ suất lợi nhuận 
nhỏ. Mặc dù giảm thuế suất doanh nghiệp là một trong 
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